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V1
int = V*.P1 .X2 

- ảnh hưởng môi trường ngoại vùng: 

V1
ext = V*.1.Y1 

Mô hình I-O trên đây đã được thử 

nghiệm tính toán theo số liệu năm 

1996 cho 12 ngành ở thành phố Hồ 

Chí Minh kết quả tính toán đưa ra 

nhiều gợi ý quan trọng trong công tác 

quản lý môi trường đô thị ở thành phố 

Hồ Chí Minh  

Hệ thống chỉ tiêu thống kê làng nghề 

                                                                                      Nguyễn Tuấn Nghĩa 

                                                                            Phó Cục trưởng Cục TK Hà Tây  

Làng nghề theo quan niệm lâu nay là 

hình thức tổ chức chuyên sản xuất phi nông 

nghiệp của phần lớn dân cư sống trong 

cộng đồng thôn, ấp, bản.. bao gồm cả làng 

nghề truyền thống hình thành từ lâu đời và 

những làng nghề mới được hình thành do 

phát triển từ các làng nghề truyền thống 

hoặc tiếp thu những nghề mới mà tạo ra. 

Do vị trí quan trọng của làng nghề 

trong chiến lược phát triển nông nghiệp 

nông thông hiện nay, nên các cấp các 

ngành hết sức quan tâm đến thông tin về 

làng nghề. 

 Để bảo đảm yêu cầu quản lý, cần phải 

có Hệ thống chỉ tiêu thống kê phản ánh hoạt 

động của các làng nghề bảo đảm các yêu 

cầu thông tin cần thiết: 

1. Yêu cầu thông tin phục vụ quản lý 

Những yêu cầu thông tin của công tác 

quản lý và chỉ đạo thể hiện ở những nội 

dung chính: 

- Chủng loại ngành nghề hiện đang 

hoạt động phân theo ngành kinh tế. 

- Số lượng làng nghề chia ra các loại 

truyền thống, mới phát triển, xu hướng phát triển. 

- Hình thức sở hữu. 

- Sản phẩm thị trường: Sản phẩm chủ 

yếu (số lượng, chất lượng), khả năng tiêu 

thụ sản phẩm, xu hướng phát triển. 

- Lao động: Số lượng, trình độ, tay 

nghề, thu nhập 

- Nguồn nguyên liệu: Tại chỗ, mua 

trong nước, mua nước ngoài, khả năng giải 

quyết, thuận lợi, khó khăn. 

- Công nghệ sản xuất 

- Vấn đề môi trường hiện nay cũng như 

liên quan đến quá trình phát triển sau này 

thể hiện quan điểm phát triển bền vững 

- Hiệu quả kinh tế, xã hội 

- Tình hình chuyển dịch cơ cấu kinh tế 

2. Những nguyên tắc xây dựng hệ thống 

chỉ tiêu thống kê phản ánh hoạt động 

làng nghề 

Việc nghiên cứu xây dựng hệ thống chỉ 

tiêu thống kê phản ánh hoạt động làng nghề 

cần tuân thủ các nguyên tắc sau: 

- Phải căn cứ vào nhu cầu thông tin 

cần đáp ứng để tuyển chọn và xây dựng các 

chi tiêu thống kê cho phù hợp 

- Hệ thống chỉ tiêu được xây dựng phải 

mang tính chất hệ thống và đồng bộ thể 
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hiện ở các cấp độ: các chỉ tiêu nguồn (phát 

sinh từ đơn vị thu thập thông tin-làng hoặc 

hộ); Hệ thống chỉ tiêu tổng hợp các cấp xã, 

huyện, tỉnh và hệ thống chỉ tiêu phân tích 

đánh giá. Mặt khác hệ thống chỉ tiêu phải 

phản ánh được toàn bộ quá trình sản xuất 

của làng nghề từ điều kiện sản xuất (vốn, 

lao động, trang thiết bị) kết quả sản xuất (số 

lượng sản phẩm và giá trị sản phẩm, doanh 

số, tạo công ăn việc làm) hiệu quả sản xuất 

(thu nhập, đóng góp ngân sách, chiếm lĩnh 

thị trường trong và ngoài nước), tác động 

của làng nghề đối với môi trường sống. 

- Các chỉ tiêu thống kê đề xuất phải đảm 

bảo khả năng thu thập và tính toán được. 

3. Đề xuất hệ thống chi tiêu phản ánh về 

hoạt động của làng  nghề 

Căn cứ vào những yêu cầu và những 

nguyên tắc cơ bản trên đây, hệ thống chỉ 

tiêu thống kê phản ảnh những hoạt động 

làng nghề gồm: 

3.1. Hệ thống chỉ tiêu: thu thập trực tiếp ở 

làng và hộ  

a. Thu thập từ  làng nghề 

- Số lượng hộ sản xuất phân theo nghề, 

phân theo hộ chuyên và không chuyên; 

- Số lao động sản xuất của các làng 

nghề phân theo độ tuổi, giới tính. Trong đó 

số lao động được công nhận là nghệ nhân; 

- Số lượng sản phẩm sản xuất phân 

theo chủng loại. Trong đó số lượng sản 

phẩm xuất khẩu kể cả xuất khẩu tại chỗ; 

-  Nguồn nguyên liệu phục vụ sản xuất. 

Trong đó có tính đến khả năng của nguồn 

nguyên liệu tại chỗ và các nguồn trong nước, 

ngoài ra còn có số nguyên liệu nhập khẩu; 

- Số thuế đóng góp của các hộ đối với 

ngân sách; 

- Trình độ công nghệ. 

b. Các chỉ tiêu thu thập từ hộ 

- Địa chỉ của hộ sản xuất;  

- Ngành nghề sản xuất; 

- Số lao động tham gia trong đó có lao 

động chuyên;  

- Phân loại hộ chuyên và không chuyên; 

- Số lượng sản phẩm sản xuất, trong 

đó số sản phẩm xuất khẩu; 

- Doanh thu do hoạt động ngành  nghề 

mang lại; 

- Thu nhập của người lao động;  

- Tài sản và vốn của các hộ sản xuất. 

Giá trị tài sản và vốn của các hộ sản xuất có 

phân theo quy mô của từng loại hộ sản xuất. 

3.2. Hệ thống chỉ tiêu báo cáo tổng hợp 

của xã 

Căn cứ vào hệ thống chi tiêu thu thập ở 

hộ, làng, xã cần tổng hợp một số chỉ tiêu sau: 

- Số làng có hoạt động ngành nghề 

trong xã phân theo nghề; 

- Số lao động hoạt động ngành nghề 

phân theo giới tính và độ tuổi; 

- Số nghệ nhân phân theo nghề giới 

tính và độ tuổi của xã; 

- Doanh thu của các làng nghề; 

- Vốn và tài sản của các làng nghề; 

- Mức độ ô nhiễm môi trường do hoạt 

động ngành  nghề. 
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3.3. Hệ thống chỉ tiêu tổng hợp ở cấp huyện 

Căn cứ vào hệ thống chỉ tiêu thu thập ở 

hộ, làng, xã cần tổng hợp một số chỉ tiêu sau: 

- Số làng có hoạt động ngành nghề  

phân theo nghề; 

- Số lao động hoạt động ngành nghề 

phân theo giới tính và độ tuổi; 

- Số nghệ nhân phân theo nghề giới 

tính và độ tuổi; 

- Doanh thu của các làng nghề; 

- Vốn và tài sản của các làng nghề; 

- Mức độ ô nhiễm môi trường do hoạt 

động ngành  nghề; 

- Giá trị xuất khẩu của các sản phẩm 

làng  nghề; 

- Số lao động được đào tạo việc làm và 

được sử dụng vào các làng nghề. 

3.4. Hệ thống chỉ tiêu tổng hợp cấp tỉnh 

- Số làng có hoạt động ngành nghề  

phân theo nghề; 

- Số lao động hoạt động ngành nghề 

phân theo giới tính và độ tuổi; 

- Số nghệ nhân phân theo nghề giới 

tính và độ tuổi; 

- Giá trị sản xuất của các làng nghề; 

- Vốn và tài sản của các làng nghề; 

- Mức độ ô nhiễm môi trường do hoạt 

động ngành  nghề; 

- Giá trị xuất khẩu của các sản phẩm 

làng  nghề; 

- Số lao động được đào tạo việc làm và 

được sử dụng vào các làng nghề; 

- Danh mục số lượng các làng nghề 

theo địa chỉ và nghề sản xuất; 

- Số lượng lao động sản xuất trong các 

làng nghề; 

- Doanh thu hoạt động SXKD của các 

làng nghề; 

- Tình hình đóng góp ngân sách Nhà 

nước của các làng nghề; 

- Tình trạng ô nhiễm môi trường của 

các làng nghề. 

3.5. Hệ thống chỉ tiêu phân tích hoạt 

động làng  nghề 

Để phân tích tình hình hoạt động của 

các làng nghề cần các nhóm chỉ tiêu sau: 

a. Nhóm chỉ tiêu chung  

- Kết quả sản xuất  

- Tài sản và vốn 

- Lao động  

- Đóng góp ngân sách  

- ¤ nhiễm môi trường 

b. Các chỉ tiêu phân tích chi tiết 

- Phản ánh các khả năng cạnh tranh và 

chiếm lĩnh thị trường;  

- Giải quyết về công ăn việc làm và tạo 

ra nguồn thu nhập cho người lao động;  

- Vị thế của làng nghề trong hoạt động 

tiểu thủ công nghiệp nói riêng và ngành 

công nghiệp nói chung; 

- ảnh hưởng của việc phát triển làng 

nghề đối với vấn đề môi trường sống. Đặc 

biệt vấn đề về rác thải độc hại. 
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c. Các chỉ tiêu phân tích tiềm năng  

- Dự kiến xu thế phát triển của làng 

nghề trong tương lai 

- Tác động của làng  nghề với việc thúc 

đẩy kinh tế khác phát triển. Đặc biệt là 

ngành du lịch. 

Việc xây dựng hệ thống chỉ tiêu phản 

ánh hoạt động sản xuất của làng nghề cần 

phải tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện khâu thu 

thập, xử lý, phân tích và xây dựng cơ sở dữ 

liệu về làng nghề, nhằm có được những 

thông tin bảo đảm “trung thực, khách quan, 

chính xác, đầy đủ, kịp thời” 

Một số ý kiến về điều tra năng suất, sản lượng lúa  

ở các tỉnh đồng bằng sông Hồng 

                                                                                      Nguyễn Xuân Tuấn 

                                                                     Phó cục trưởng cục Thống kê Thái Bình 

Các tỉnh đồng bằng sông Hồng (ĐBSH) 

có nhiều đặc điểm chung về sản xuất lúa cần 

nắm bắt khi xây dựng phương pháp điều tra 

năng suất lúa và sản lượng lúa: 

- Diện tích đất trồng cây hàng năm bình 

quân một hộ thấp nhất so với cả nước 

(chung 11 tỉnh ĐBSH là 2540 m2/hộ); 

- Số thửa bình quân mỗi hộ từ chỗ 5 -7 

thửa trong những năm trước đây do cách 

phân chia "có xấu có tốt, có xa có gần,...", 

nay chỉ còn 3-4 thửa do kết quả của chính 

sách mới dồn điền đổi thửa; 

- Đặc điểm giống nhau về thâm canh, 

kỹ thuật canh tác, về các giống lúa chủ yếu 

đang được sử dụng, về tính mùa vụ và công 

tác quản lý sản xuất. 

Từ những đặc điểm kể trên, ĐBSH 

đáng có riêng cho mình một cách vận dụng 

phương pháp điều tra năng suất, sản lượng 

lúa theo phương án SỐ131/TCTK/NN ngày 

18/3/1996 của Tổng cục Thống kê. Với ý 

tưởng ấy, trong bài viết này xin đề cập một 

số vấn đề sau đây: 

1. Sự cần thiết phải cải tiến phương pháp 

điều tra 

Theo cách đặt vấn đề như trên, đồng 

nghĩa với quan điểm về tính thống nhất của 

phương pháp không có nghĩa là dập khuôn 

cứng nhắc trong việc thực hiện phương án 

điều tra 131 của Tổng cục Thống kê. Điều 

này không trái với tính khoa học của phương 

pháp mà còn nâng cao giá trị của nó, bởi vì 

nó tạo được tính khả thi cao hơn, chất lượng 

công việc cao hơn, công sức và chi phí điều 

tra ít hơn. Tính "thích nghi" này dĩ nhiên 

không được vượt quá ranh giới cho phép mà 

phải được quy định cụ thể cho từng vùng.  

2. Hướng cải tiến 

a. Cỡ mẫu điều tra 

* Cỡ mẫu cấp 1 

Cỡ mẫu điều tra được quy định trong 

Phương án 131 của Tổng cục Thống kê 

cách đây 6 năm là quy định chung cho mọi 

vùng trong cả nước, không phân biệt đặc 

điểm riêng của mỗi vùng. Mặt khác, tiến bộ 

khoa học kỹ thuật trong canh tác nay đã có 

nhiều biến đổi so với những năm hình thành 


